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Hà nội năm 2004


Khảo sát thực trạng việc sử dụng phẩm màu và hàn the trong một số thức ăn truyền thống 


Tại  Hà nội  Năm 2004


.


                                                   Vũ Thị Hồi, Phạm Thị Thanh Minh và CS


Khoa Hoá Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm -Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia  


Tóm tắt

Qua kết quả khảo sát 150 mẫu thực phẩm gồm 90 mẫu thực phẩm  có nguy cơ sử dụng hàn the và 60 mẫu thực phẩm có sử dụng phẩm màu để chế biến cho thấy:


1.  Tỷ lệ sử dụng hàn the để chế biến giò và chả rất cao. Có 58/60 mẫu chiếm 96.7%. Bánh giò là loại trẻ em và người già, ốm hay ăn cũng sử dụng hàn the để chế biến có 11/30 mẫu chiếm 36.6%. 


         2. Tỷ lệ sử dụng phẩm màu ngoài danh mục cho phép trong chả và thịt quay vẫn rất cao.


· Chả 29/30 mẫu chiếm 96.7%


· Ngan quay và chim quay có 21/30 mẫu chiếm 70%


Điều khác biệt của đề tài so với những nghiên cứu trước đây là hầu hết các quầy bán chả đều có cả 2 loại nhuộm màu và không nhuộm màu. Còn đối với sản phẩm thịt quay, phẩm màu hầu hết chỉ được sử dụng với chim quay và ngan quay, còn thịt lợn quay không sử dụng phẩm màu để chế biến. Các mẫu chả, ngan quay và chim quay được nhuộm màu thì hầu hết đã sử dụng phẩm màu kiềm tính để chế biến, đây là phẩm màu độc có khả năng gây ung thư trên súc vật thí nghiệm. Loại phẩm màu này Việt Nam và nhiều nưởc trên thế giới đã cấm sử dụng.


I. Đặt vấn đề 


Hiện nay vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm  (ATVSTP) đang được nhiều quốc gia quan tâm. Việc đảm bảo ATVSTP. không những làm giảm bệnh tật, tăng hiệu xuất lao động mà còn góp phần phát triển nền kinh tế, văn hoá xã hội của đất nước (1). Song hiện nay, việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, các chất tăng trưởng trong nuôi trồng..v..v...và đặc biệt là việc sử dụng bừa bãi các chất phụ gia trong thực phẩm đã gây độc hại cho cộng đồng(2,4,6,7,9,10,14). 


Việc sử dụng các chất phụ gia trong thực phẩm ngày nay đã trở thành nhu cầu của người chế biến thực phẩm (3,13). Người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi nhiều ở thức ăn, từ hình thức bên ngoài, đến chất lượng thức ăn và muốn được thưởng thức nhiều loại thức ăn vào bất cứ lúc nào, mùa nào và bất kỳ ở đâu. Vì vậy, dÓ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, trong quá trình chế biến thực phẩm không thể thiếu các chất phụ gia thực phẩm như: chất làm tăng hương vị, chất bảo quản,  chất tạo màu, chất tạo ngọt..v..v...


Hàn the trước đây  được sử dụng để bảo quản một số thực phẩm như tôm, cua, cá v.v... 


Năm 1925 nhiều nước trên thế giới đã cấm sử dụng hàn the để bảo quản thực phẩm.


Năm 1951 Hội Đồng Tiêu Chuẩn  Thực Phẩm (Food Standard Commitee - FSC) đã cấm triệt để sử dụng hàn the để  bảo quản thực phẩm vì nó có khả năng tích luỹ ở tim, gan, phổi, dạ dầy, ruột, đặc biệt tập trung nhiều nhất ở gan và não. Ngoài ra, qua thử nghiệm, thấy hiện tượng teo tinh hoàn và gây vô sinh trên chuột thí nghiệm. Hiện nay Bộ Y Tế nước ta cũng cấm sử dụng hàn the trong chế biến và bảo quản thực phẩm (5,8,9,10).


Để hấp dẫn người tiêu dùng, trước đây người ta sử dụng các màu tự nhiên để chế biến thực phẩm như nước hàng, gấc, nghệ, diệp lục tố, cacao..v..v...Song các màu này không bền vững, đặc biệt, phẩm màu tự nhiên chỉ có thể ứng dụng ở qui mô gia đình, còn trong công nghiệp thực phẩm thì rất bị hạn chế (3,11,13), vì vậy phẩm màu tổng hợp đã được ra đời vào những năm 1850. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Organization- WHO) thì có khoảng 200 loại phẩm màu tổng hợp được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới và người ta đã phát hiện thấy một danh sách dài các phẩm màu có khả năng gây ung thư như Rhodamin B (màu đỏ) Auramin (màu vàng), xanh tripano, xanh malachit..v..v..Tại nhiều nước không cho phép sử dụng các loại phẩm màu kiềm tính dẫn xuất của than đá và gần như toàn bộ các phẩm màu tổng hợp tan trong dầu (5,8,11,12).


Tại áo và Philipin người ta đã dùng phẩm vàng bơ có tên là Dimetylamin azobenzol (DAB) để nhuộm gạo và mỡ, ở những nước này người ta thấy hiện tượng tăng trường hợp ung thư tiền phát và xơ gan. Qua thực nghiệm, chất này đã được chứng minh là gây ung thư trên súc vật thí nghiệm nên đã bị cấm sử dụng(2,3,11,12).                              


        ở Việt Nam  trong nhiều năm qua, việc sử dụng các chất phụ gia trong chế biến thực phẩm có nhiều điều bức xúc. Để hấp dẫn người tiêu dùng và chạy theo lợi nhuận, nhiều nhà sản xuất đã tuỳ tiện cho vào sản phẩm của mình một số chất phụ gia đã bị cấm sử dụng như : phẩm mầu kiềm tính, cyclamat, hàn the v...v...(2,4,5,7,8,11,17). Ngoài ra còn có một số người do thiếu hiểu biết nên đã vô tình cho vào sản phẩm của mình những chất phụ  gia độc trên và đã gây độc hại cho người sử dụng.


Theo kết quả điều tra của Viện Dinh Dưỡng năm 1998 cho thấy:


- Tại Hà Nội có  102/235 mẫu thực phẩm ( 43,4%) sử dụng phẩm mầu kiềm để chế biến thực phẩm.


- Tại Hải Phòng, 84/213 mẫu thực phẩm ( 39,3%) sử dụng phẩm mầu ngoài danh mục cho phép của Bộ Y Tế.


Kết quả phân tích của khoa Hoá-VSATTP-Viện Dinh Dưỡng năm  2001 tại Hà Nội cho thấy: 


- 31/65 mẫu thực phẩm ( 48%) sử dụng phẩm mầu kiềm để chế biến. Trong đó có 14/14 mẫu chả nhuộm phẩm mầu kiềm.


· 175/186 mẫu thực phẩm (94%) có sử dụng hàn the để chế biến, đặc biệt các loại thực phẩm như giò, chả, bánh xu xê, bánh giò đã sử dụng hàn the với hàm lượng  và tỷ lệ lớn.


Theo kết quả mới nhất từ đề tài cấp nhà nước KC10.05 (2001-2005) (17) cho thấy:


· Việc sử dụng hàn the trong giò, chả tại Hà Nội là 45/50 mẫu chiếm 94% và Tp Hồ Chí Minh là 41/50 mẫu chiếm 82%. 


· Việc sử dụng phẩm màu ngoài danh mục cho phép trong chả và thịt quay tại Hà Nội có 45/50 mẫu chiếm 90%. Tại Tp Hồ Chí Minh có 28/50 mẫu chiếm 56%. Điều đặc biệt ở đây phẩm màu dùng để chế biến lại là phẩm màu kiềm tính, đây là loại phẩm màu độc, có khả năng gây ung thư trên súc vật thí nghiệm, loại phẩm này nước ta và nhiều nước trên thế giới đã cấm sử dụng. 


                Qua những kết quả trên cho thấy việc kiểm tra, giám sát các mối nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm cần phải kiểm tra, giám sát thường xuyên để cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn để bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng, đặc biệt trẻ em là đối tượng rất nhậy cảm với các chất độc hại.


II. Mục tiêu của đề tài

1. 
Khảo sát thực trạng tình hình sử dụng hàn the trong một số thức ăn truyền thống tại 5 chợ của 5 quận nội thành Hà Nội năm 2004.


2. 
Khảo sát thực trạng tình hình sử dụng phẩm màu trong một số thức ăn truyền thống tại 5 chợ của 5 quận nội thành Hà Nội năm 2004.

III. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 


1. Thời gian nghiên cứu

Đây là một nghiên cứu cắt ngang, được triển khai tại địa bàn Tp Hà Nội từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 12 năm 2004.


2. Địa điểm nghiên cứu 


Tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên lấy 5 chợ trong 9  chợ trung tâm của 9 quận nội thành Hà Nội, là nơi có mức tiêu thụ lớn các sản phẩm có nguy cơ sử dụng phẩm màu và hàn the.


3. Đối tượng nghiên cứu :


Do hạn chế về mặt kinh phí nên nghiên cứu chỉ được thực hiện với số lượng mẫu như sau :


Thực phẩm có nguy cơ sử dụng hàn the


· Giò các loại: 30 mẫu


· Chả các loại: 30 mẫu


· Bánh giò     :  30 mẫu


Thực phẩm có sử dụng phẩm màu


· Chả có nhuộm màu : 30 mẫu


· Thịt quay có nhuộm màu( ngan quay và chim quay): 30 mẫu 


Phương pháp lấy mẫu : Mẫu được lấy là những sản phẩm có nguy cơ sử dụng hàn the và phẩm màu để chế biến. Mỗi mẫu lấy 3 đơn vị với trọng lượng tối thiểu là 0.5 kg . Mẫu lấy về được sử lý, phân tích ngay trong ngày hoặc bảo quản đông lạnh.


- Với mẫu phân tich hàn the được nghiền nhỏ, đồng hoá mẫu sau đó phân tích theo tài liệu của AOAC(16).


- Với mẫu phân tích phẩm màu, tách toàn bộ phần có màu và từng màu riêng rẽ rồi phân tích theo tài liệu của FAO(15).


 
Đã tiến hành phân tích tổng số 150 mẫu thực phẩm  gồm:


- 90 mẫu thực phẩm có nguy cơ sử dụng hàn the để chế biến, bảo quản gồm :  gìo, chả và bánh giò (30 mẫu/ chủng loại), mỗi chợ lấy 6 mẫu/ chủng loại.


- 60 mẫu thực phẩm có sử dụng phẩm màu để chế biến gồm : thịt quay(ngan quay. chim quay) và chả (30 mẫu/chủngloại) mỗi chợ lấy 6 mẫu/chủng loại.


4. Phương pháp phân tích

4.1 Chỉ tiêu hàn the:

- Tiến hành bán định lượng hàn the theo phương pháp của AOAC(16).


Tóm tắt qui trình sử lý mẫu:


 Mẫu được cắt nhỏ bằng dao inox sau đó nghiền nhỏ trong cối sứ (hoặc bằng máy xay). Cho vào bình nón có dung tích 250 ml 25 g mẫu - Thêm 50 ml nước cất để đồng nhất mẫu - Thêm 1,7 ml HCL -  Kiểm tra bằng giấy quì xanh (giấy quì phải chuyển sang màu đỏ) -  Đun trên cách thuỷ sôi 30 phút - Để lắng hoặc ly tâm - Chắt lấy phần dịch trong để phân tích - Nhúng dải giấy nghệ vào phần dịch thử cho thấm đều - Lấy giấy ra để khô tự nhiên rồi đọc kết quả sau 1 giờ nhưng không quá 2 giờ, đồng thời so sánh với thang chuẩn với các nồng độ khác nhau. Tiến hành đòng thời một mẫu trắng để so sánh( thay 25 g mẫu thực phẩm bằng 25 ml nước cất).


 Đánh giá kết quả: 


Nếu có sử dụng hàn the trong mẫu thực phẩm để chế biến  thì sản phẩm không đạt tiêu chuẩn ( theo quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT. Quy định danh mục các chất phụ gia được phép dùng trong thực phẩm) (5,8).


4.2 Chỉ tiêu phẩm màu: 


· Tiến hành định tính phẩm màu theo phương pháp của FAO (15).


Tóm tắt qui trình sử lý mẫu :


 Mẫu sau khi được chiết tách mầu ra khỏi thực phẩm theo qui trình riêng của từng loại sản phẩm, sau đó được nhuộm len ở môi trường acid acetic - Chiết màu từ len ra bằng dung dịch amoniac - Định tính phẩm màu chiết được bằng phương pháp sắc ký trên giấy có so sánh với phẩm màu chuẩn trong danh mục cho phép của Bộ Y Tế.


 Đánh giá kết quả:


 Nếu sử dụng phẩm màu không nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y Tế để chế biến thực phẩm (theo quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT) thì sản phẩm không đạt tiêu chuẩn (5,8).


IV. Kết quả nghiên cứu và bàn luận


1.  Tình hình sử dụng hàn the

Qua kết quả phân tích 90 mẫu giò, chả và bánh giò tại các chợ Thanh Xuân, Kim Liên, Châu Long cho thấy: 69/90 mẫu (77%) có sử dụng hàn the để chế biến trong đó:


· 11/30 mẫu bánh giò(36.6%) có sử dụng hàn the để chế biến.


· 29/30 mẫu giò(96.7%) có sử dụng hàn the để chế biến.


· 29/30 mẫu chả (96.7%) có sử dụng hàn the để chế biến.


Việc sử dụng hàn the trong giò và chả rất cao chiếm tới 96.7%, bánh giò là 36.6%.  Hàm lượng hàn the trong các mẫu dao động từ 0,04 đến 3,1 mg/100g, so với kết quả đề tài KC.10.05 là 0.06 đến 6.17 mg/100g. Qua kết quả trên cho thấy lượng hàn the dùng chế biến có thấp hơn so với KC.10.05   


 Qua kết quả trên cho thấy người sản xuất tại Hà Nội vẫn có thói quen sử dụng hàn the trong chế biến một số thức ăn truyền thống như giò, chả, bánh giò, họ chưa chấp hành qui định của Bộ Y Tế, vì lợi nhuận họ đã sử dụng các chất độc hại để chế biến thực phẩm. Điều này đòi hỏi nghành y tế cần kết hợp với các nghành chức năng, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng như đài, báo, truyền hình nhằm giúp cho người sản xuất tự giác không sử dụng các chất độc hại trong chế biến thực phẩm, đồng thời kết hợp với việc giáo dục, kiểm tra, giám sát thường xuyên, sử lý nghiêm minh với các hộ kinh doanh cố tình vi phạm.


Bảng 1 : Kết quả phân tích hàn the trong giò, chả và bánh giò tại thị                    trường Hà Nội năm 2004.  


		TT

		Tên  mẫu

		Số mẫu phân tích

		Số mẫu có sử dụng hàn the

		% mẫu có sử dụng hàn the



		1

		Giò

		30

		29

		96.7



		2

		Chả

		30

		29

		96.7



		3

		Bánh giò

		30

		11

		36.6





Bảng 1 cho thấy tình hình sử dụng hàn the trong giò, chả vẫn rất cao


 Bảng 2:   Theo dõi hàm lượng hàn the đã sử dụng trong chế biến giò, chả và bánh giò 


		Tên mẫu

		đề tài KC.10.05


(2001-2005)

		Giám sát 2004

		P

		ý nghĩa



		Giò

		Xtb = 2.88 ( 2.3

		Xtb = 0.77 ( 0.86

		<0.05

		+



		Chả

		Xtb = 1.23 ( 1.54

		Xtb = 0.39 ( 0.36

		<0.05

		+



		Bánh giò

		Xtb = 0.09 ( 0.14

		Xtb= 0.11 ( 0.22

		>0.05

		_





Bảng 2 cho thấy có sự khác nhau về hàm lượng hàn the đã sử dụng trong chế biến giò và chả của đề tài KC.10.05 và giám sát 2004. 


Ghi chú: 
Xtb= X trung bình


+ : có ý nghĩa


- : không có ý nghĩa
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Biểu đồ 1:  Tỷ lệ % số mẫu dùng hàn the trong chế biến giò, chả và bánh giò tại thị trường Hà Nội năm 2004(n=30).


 Biểu đồ 1 cho thấy:


· Việc sử dụng hàn the trong các sản phẩm giò, chả vẫn rất cao 96.7%


· Bánh giò là sản phẩm mà trẻ em và người già, ốm hay sử dụng thì tỷ lệ vẫn cao 36.6%.


Bảng 3 : So sánh tình hình sử dụng hàn the của giám sát năm 2004 với một     số tỉnh thành 

		TT

		Loại thực phẩm

		Tỷ lệ (%) mẫu thực phẩm có sử dụng hàn the



		

		

		Đề tài 2004

		Hà Nội


(KC.10.05)

		 Tp.HCM


(KC.10.05)

		Tại hội thảo khoa học về hàn the ngày


20/06/2001



		

		

		

		

		

		Hà Nội


2001     

		Hải Phòng

		TP


HåChiMinh

		Đà Nẵng



		1

		Bánh giò

		36.6

		20

		48

		100

		0

		45,4

		



		2

		Chả

		96.7

		92

		72

		91

		83,6

		

		91



		3

		Giò

		96.7

		96

		92

		92

		

		90

		





Bảng 3 cho thấy:


· Tỷ lệ sử dụng hàn the trong các mẫu giò, chả của đề tài  2004 cũng như số liệu của đề tài KC.10.05 và số liệu của các tỉnh tại hội thảo khoa học về hàn the tổ chức ngày 20/06/01 cho thấy đều rất cao(>90%), điều đó chứng tỏ chưa có sự chuyển biến.  


· Tỷ lệ sử dụng hàn the trong bánh giò vẫn ở mức cao 36.6%.


2. Tình hình sử dụng phẩm màu


Qua điều tra quan sát các quầy hàng bán chả và thịt quay tại 5 chợ: Thanh Xuân, Kim Liên, Chợ Hôm, Châu Long Chợ Hôm và Chợ Bưởi cho thấy:


+   Hầu hết các sản phẩm là chim quay và ngan quay đều nhuộm màu, còn sản phẩm thịt lợn quay không nhuộm màu. Vì vậy để đạt được mục tiêu của đề tài đã đề ra nên chúng tôi chọn mẫu chủ yếu là ngan quay và chim quay là sản phẩm có sử dụng phẩm màu để chế biến.


+  Hầu hết các quầy bán chả đều bán cả 2 loại chả nhuộm màu và chả không nhuộm màu. Điều này so với những điều tra trước đây thấy sự khác biệt là trước đây 100% hộ kinh doanh chỉ bán chả có nhuộm màu. Với mục tiêu đặt ra của của đề tài nên chúng tôi chọn sản phẩm chả có nhuộm màu.


      Qua phân tích 60 mẫu gồm chả và thịt quay có nhuộm màu thì  50/60 mẫu(83%) sử dụng phẩm màu ngoài danh mục cho phép trong đó:


· Cả 30 mẫu chả đều nhuộm màu. Trong đó có 29/30 mẫu (96.7%) đã sử dụng phẩm màu ngoài danh mục cho phép để chế biến. Còn 1 mẫu chả đã sử dụng phẩm Sunsetyellow là phẩm màu nằm trong danh mục cho phép(xem phần phụ lục).


· Cả 30 mẫu chim  quay và ngan quay đều nhuộm màu. Trong đó có 21/30 mẫu(70%) đã sử dụng phẩm màu kiềm để chế biến. Còn 4 mẫu đã sử  dụng phẩm Sunsetyellow và 5 mẫu sử dụng phẩm màu tự nhiên là phẩm màu trong danh mục cho phép(xem phần phụ lục).


Điều đáng chú ý ở đây là: những mẫu dùng phẩm màu ngoài danh mục cho phép lại là phẩm kiềm tính, đây là loại phẩm màu độc, có khả năng gây ung thư trên súc vật thí nghiệm, nước ta và nhiều nước trên thế giới đã cấm sử dụng.


Bảng 4: Kết quả phân tích phẩm mầu trong chả và thịt quay tại Hà Nội năm 2004.


		TT

		Tên mẫu

		Số mẫu


phân tích

		Số mẫu sử dụng phẩm màu ngoài danh mục cho phép

		% mẫu


không đạt



		1

		Chả các loại

		30

		29

		96.7



		2

		Thịt quay

		30

		21

		70





Kết quả bảng 4 cho thấy tỷ lệ sử dụng phẩm mầu ngoài danh mục vẫn rất cao, điều này đòi hỏi ngành y tế và các ban ngành có liên quan tới công tác VSATTP, cần phải quan tâm hơn tới việc cải thiện tình trạng báo động về việc sử dụng phẩm màu trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Cần thường xuyên thông tin tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện đại chúng về sự nguy hại của việc sử dụng phẩm màu độc trong chế biến thực phẩm, đồng thời tăng cường các hoạt đông thanh kiểm tra.
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Biểu đồ 2: Tỷ lệ % số mẫu thịt quay vá chả sử dụng phẩm màu ngoài danh mục cho phép(n=30).


Bảng5: So sánh tình hình sử dụng phẩm màu của đề tài với kết quả  2001và đề tài KC.10.05.


		TT

		Loại thực phẩm

		% mẫu không đạt



		

		

		Giám sát 2004

		Hà Nội (KC.10.05)

		Tp.HCM  (KC.10.05)

		Hà Nội 2001



		1

		Thịt quay

		70

		92

		96

		100



		2

		Chả

		96.7

		88

		16

		100





Bảng 5 cho thấy tỷ lệ sử dụng phẩm mầu kiềm vẫn rất lớn so với kết quả khảo sát  2001 và đề tài KC.10.05. Những kết quả trên là điều đáng báo động, mặc dù trong những năm gần đây việc thông tin, tuyên truyền cũng như kiểm tra, giám sát có được tăng cường nhưng qua kết quả vẫn chưa thấy sự chuyển biến.


Kết luận


1. Tỷ lệ sử dụng hàn the để chế biến thực phẩm còn cao: 


 29/30 mẫu giò (96.7%). 29/30 mẫu chả (96.7%) và 11/30 mẫu bánh giò(36.6%) có sử dụng hàn the để chế biến. Hàm lượng hàn the cho vào sản phẩm đã giảm 50% so với những điều tra trước đây.


2. Tỷ lệ sử dụng phẩm màu không được phép  còn cao:


 29/30 mẫu chả (96.7%). 21/30 mẫu thịt quay(70%) sử dụng phẩm màu kiềm tính để chế biến. 


Khuyến nghị


1. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm. Có biện pháp sử lý thích đáng đối với những trường hợp cố tình vi phạm.


2. Tổ chức, xây dựng nhiều điểm bán các chất phụ gia trong danh mục cho phép để cung cấp cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng có được các chất phụ gia an toàn.


         Ban giám đốc duyệt            đơn vị chủ quản                 Chủ nhiệm đề tài






Kết quả phân tích hàn the trong một số thức ăn


Truyền thống tại  Hà Nội  năm 2004

		TT

		Loại thực phẩm




		Nguồn gốc

		mg/100g



		1

		Giò lụa

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.92



		2

		Giò lụa

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.24



		3

		Giò lụa

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		3.10



		4

		Giò bò

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.61



		5

		Giò bò

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		3.10



		6

		Giò bò

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.61



		7

		Giò lụa

		Chợ  Kim Liên

		3.10



		8

		Giò lụa

		Chợ  Kim Liên

		0.61



		9

		Giò lụa

		Chợ  Kim Liên

		0.00



		10

		Giò bò

		Chợ  Kim Liên

		1.20



		11

		Giò bò

		Chợ  Kim Liên

		0.92



		12

		Giò bò

		Chợ  Kim Liên

		1.20



		13

		Giò bò

		Chợ Châu Long

		0.30



		14

		Giò bò

		Chợ Châu Long

		0.20



		15

		Giò bò

		Chợ Châu Long

		0.05



		16

		Giò lụa

		Chợ Châu Long

		0.20



		17

		Giò lụa

		Chợ Châu Long

		0.15



		18

		Giò lụa

		Chợ Châu Long

		0.04



		19

		Giò bò

		Chợ Bưởi

		0.61



		20

		Giò bò

		Chợ Bưởi

		0.31



		21

		Giò bò

		Chợ Bưởi

		0.92



		22

		Giò bò

		Chợ Bưởi

		0.61



		23

		Giò lụa

		Chợ Bưởi

		0.92



		24

		Giò lụa

		Chợ Bưởi

		0.37



		25

		Giò lụa

		Chợ Hôm

		0.00



		26

		Giò lụa

		Chợ Hôm

		0.30



		27

		Giò lụa

		Chợ Hôm

		0.92



		28

		Giò bò

		Chợ Hôm

		0.24



		29

		Giò bò

		Chợ Hôm

		0.24



		30

		Giò bò

		Chợ Hôm

		1.20





		31

		Chả lợn

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.61



		32

		Chả quế

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.24



		33

		Chả quế

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.61



		34

		Chả quế

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		1.20



		35

		Chả quế

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		1.20



		36

		Chả quế

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.61



		37

		Chả quế

		Chợ Kim Liên

		0.00



		38

		Chả quế

		Chợ Kim Liên

		0.15



		39

		Chả lợn

		Chợ Kim Liên

		0.20



		40

		Chả thìalà

		Chợ Kim Liên

		0.10



		41

		Chả cốm

		Chợ Kim Liên

		0.10



		42

		Chả lợn

		Chợ Kim Liên

		0.10



		43

		Chả lợn

		Chợ Châu Long

		0.20



		44

		Chả lợn

		Chợ Châu Long

		0.15



		45

		Chả lợn

		Chợ Châu Long

		0.15



		46

		Chả lợn

		Chợ Châu Long

		0.20



		47

		Chả quế 

		Chợ Châu Long

		0.04



		48

		Chả quế

		Chợ Châu Long

		0.04



		49

		Chả lợn

		Chợ Bưởi

		0.24



		50

		Chả quế

		Chợ Bưởi

		0.24



		51

		Chả lợn

		Chợ Bưởi

		0.92



		52

		Chả lợn

		Chợ Bưởi

		0.92



		53

		Chả lợn 

		Chợ Bưởi

		0.24



		54

		Chả lợn

		Chợ Bưởi

		0.61



		55

		Chả cốm

		Chợ Hôm

		0.18



		56

		Chả quế

		Chợ Hôm

		0.24



		57

		Chả quế

		Chợ Hôm

		0.24



		58

		Chả quế

		Chợ Hôm

		1.20



		59

		Chả mực 

		Chợ Hôm

		0.24



		60

		Chả cốm

		Chợ Hôm

		0.61



		61

		Bánh giò

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.00



		62

		Bánh giò

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.00



		63

		Bánh giò

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.00



		64

		Bánh giò

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.00



		65

		Bánh giò

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.00



		66

		Bánh giò

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		0.00



		67

		Bánh giò

		Chợ Kim Liên

		0.62



		68

		Bánh giò

		Chợ Kim Liên

		0.00



		69

		Bánh giò

		Chợ Kim Liên

		0.61



		70

		Bánh giò

		Chợ Kim Liên

		0.00



		71

		Bánh giò

		Chợ Kim Liên

		0.00



		72

		Bánh giò

		Chợ Kim Liên

		0.00



		73

		Bánh giò

		Chợ Châu Long

		0.04



		74

		Bánh giò

		Chợ Châu Long

		0.00



		75

		Bánh giò

		Chợ Châu Long

		0.01



		76

		Bánh giò

		Chợ Châu Long

		0.20



		77

		Bánh giò

		Chợ Châu Long

		0.20



		78

		Bánh giò

		Chợ Châu Long

		0.30



		79

		Bánh giò

		Chợ Bưởi

		0.06



		80

		Bánh giò

		Chợ Bưởi

		0.00



		81

		Bánh giò

		Chợ Bưởi

		0.00



		82

		Bánh giò

		Chợ Bưởi

		0.92



		83

		Bánh giò

		Chợ Bưởi

		0.12



		84

		Bánh giò

		Chợ Bưởi

		0.30



		85

		Bánh giò

		Chợ Hôm

		0.00



		86

		Bánh giò

		Chợ Hôm

		0.00



		87

		Bánh giò

		Chợ Hôm

		0.00



		88

		Bánh giò

		Chợ Hôm

		0.00



		89

		Bánh giò

		Chợ Hôm

		0.00



		   90

		Bánh giò

		Chợ Hôm

		0.00





Kết quả phân tích phẩm màu trong một số thức ăn


Truyền thống Tại Hà Nội năm 2004


		TT

		Loại thực phẩm

		Nguồn gốc

		Kết quả (mg/1000g)



		1. 

		Chả lợn

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		Phẩm kiềm



		2. 

		Chả quế

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		Phẩm kiềm



		3. 

		Chả quế

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		Phẩm kiềm



		4. 

		Chả quế

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		Phẩm kiềm



		5. 

		Chả quế

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		Phẩm kiềm



		6. 

		Chả quế

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		Phẩm kiềm



		7. 

		Chả quế

		Chợ Châu Long

		Phẩm kiềm



		8. 

		Chả quế

		Chợ Châu Long

		Phẩm kiềm



		9. 

		Chả lợn

		Chợ Châu Long

		Phẩm kiềm



		10. 

		Chả lợn

		Chợ Châu Long

		Phẩm kiềm



		11. 

		Chả lợn

		Chợ Châu Long

		Phẩm kiềm



		12. 

		Chả lợn

		Chợ Châu Long

		Phẩm kiềm



		13. 

		Chả quế

		Chợ Kim Liên

		Phẩm kiềm



		14. 

		Chả quế

		Chợ Kim Liên

		Phẩm kiềm



		15. 

		Chả lợn

		Chợ Kim Liên

		Phẩm kiềm



		16. 

		Chả thì là

		Chợ Kim Liên

		Phẩm kiềm



		17. 

		Chả cốm

		Chợ Kim Liên

		Phẩm kiềm



		18. 

		Chả cốm

		Chợ Kim Liên

		Phẩm kiềm



		19. 

		Chả lợn

		Chợ Bưởi

		Phẩm kiềm



		20. 

		Chả lợn

		Chợ Bưởi

		Phẩm kiềm



		21. 

		Chả lợn

		Chợ Bưởi

		Phẩm kiềm



		22. 

		Chả lợn

		Chợ Bưởi

		Phẩm kiềm



		23. 

		Chả lợn

		Chợ Bưởi

		Phẩm kiềm



		24. 

		Chả quế

		Chợ Bưởi

		Phẩm kiềm



		25. 

		Chả mực

		Chợ Hôm

		Phẩm kiềm



		26. 

		Chả quế

		Chợ Hôm

		110



		27. 

		Chả quế

		Chợ Hôm

		Phẩm kiềm



		28. 

		Chả cốm

		Chợ Hôm

		Phẩm kiềm



		29. 

		Chả quế

		Chợ Hôm

		Phẩm kiềm



		30. 

		Chả cốm

		Chợ Hôm

		Phẩm kiềm



		31. 

		Thịt nướng

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		Màu tự nhiên



		32. 

		Chim cút quay

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		Phẩm kiềm



		33. 

		Ngan quay

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		Phẩm kiềm



		34. 

		Thịt lợn quay

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		Màu tự nhiên



		35. 

		Thịt xíu

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		110



		36. 

		Ngan quay

		Chợ Thanh Xuân Bắc

		Phẩm kiềm



		37. 

		Ngan quay

		Chợ Châu Long 

		Phẩm kiềm



		38. 

		Chim cút quay

		Chợ Châu Long

		Phẩm kiềm



		39. 

		Thịt lợn quay

		Chợ Châu Long

		Phẩm kiềm



		40. 

		Ngan quay

		Chợ Châu Long

		Phẩm kiềm



		41. 

		Ngan quay

		Chợ Châu Long

		Phẩm kiềm



		42. 

		Ngan quay

		Chợ Châu Long

		Phẩm kiềm



		43. 

		Thịt xíu

		Chợ Kim Liên

		Màu tự nhiên



		44. 

		Ngan quay

		Chợ Kim Liên

		Phẩm kiềm



		45. 

		Ngan quay

		Chợ Kim Liên

		Phẩm kiềm



		46. 

		Chim cút quay

		Chợ Kim Liên

		Phẩm kiềm



		47. 

		Thịt lợn quay

		Chợ Kim Liên

		Màu tự nhiên



		48. 

		Thịt lợn quay

		Chợ Kim Liên

		Màu tự nhiên



		49. 

		Chim quay

		Chợ Bưởi

		Phẩm kiềm



		50. 

		Chim quay

		Chợ Bưởi

		Phẩm kiềm



		51. 

		Chim quay

		Chợ Bưởi

		Phẩm kiềm



		52. 

		Ngan quay

		Chợ Bưởi

		Phẩm kiềm



		53. 

		Ngan quay

		Chợ Bưởi

		Phẩm kiềm



		54. 

		Ngan quay

		Chợ Bưởi

		Phẩm kiềm



		55. 

		Chim quay

		Chợ Hôm

		Phẩm kiềm



		56. 

		Chim quay

		Chợ Hôm

		Phẩm kiềm



		57. 

		Chim quay

		Chợ Hôm

		110



		58. 

		Chim quay

		Chợ Hôm

		110



		59. 

		Ngan quay

		Chợ Hôm

		110



		60. 

		Thịt xíu

		Chợ Hôm

		Phẩm kiềm
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KHAO SAT THUC TRANG VIEC SUDUNG PHAM MAU VA HAN THE
TRONG MOT SO THUC AN TRUYEN THONG
TAI HA NOI NAM 2004

Vi Thi Hoi, Pham Thi Thanh Minh va CS
Khoa Hod Vé Sinh An Toan Thuc Phdm -Vién Dinh Duong Quéc Gia

TOM TAT

Qua k&t qua khao sdt 150 mau thuc phdm gém 90 méiu thuc phdm
c6 nguy co st dung han the va 60 miu thuc phdm c6 st dung phdm

mau dé ché€ bién cho thdy:

1. Ty 1é st dung han the dé ché& bi€n gid va cha rat cao. Co
58/60 mau chi€m 96.7%. Banh gio 1a loai tré em va ngudi gia, 6m hay

an ciing s dung han the dé ch€ bi€n ¢6 11/30 maiu chi€m 36.6%.

2. Ty 1é sit dung ph4am mau ngoai danh muc cho phép trong
cha va thit quay van rat cao.
- Cha 29/30 mau chiém 96.7%
- Ngan quay va chim quay ¢6 21/30 mau chi€m 70%

Diéu khédc biét cua dé tai so v6i nhitng nghién cdu trude day la
hau hét cdc quay bdn cha déu c6 ca 2 loai nhuém mau va khong nhudém
mau. Con d6i v6i san phdm thit quay, phdm mau hau hét chi duogc s
dung véi chim quay va ngan quay, con thit lon quay khong st dung
phdm mau dé ché€ bi€n. Cac méau chéa, ngan quay va chim quay dugc
nhudém mau thi hau hét di st dung phim mau kiém tinh dé ché bién,
day 12 phdm mau doc c6 kha nang gay ung thu trén sic vat thi nghiém.
Loai phim mau nay Viét Nam va nhiéu nudc trén thé giéi dd cam si

dung.



L. DAT VAN PR

Hién nay vin dé an toan vé sinh thuc phaim (ATVSTP) dang duogc
nhiéu quéc gia quan tam. Viéc dam bao ATVSTP. khong nhitng 1am giam
bénh tat, tang hiéu xuat lao dong ma con gép phan phét trién nén kinh t€,
van hoa xa hoi cua dat nuéc (1). Song hién nay, viéc lam dung thu6c bao vé
thuc vat, chit bao quan, cac chat tang trudng trong nuoi trong..v..v...va dac
biét 12 viéc sir dung bira bai cdc chat phu gia trong thuc pham da gay doc
hai cho cong dong(2,4,6,7,9,10,14).

Viéc slr dung céc chat phu gia trong thuc phdm ngay nay di tr& thanh
nhu cdu ctia ngudi ché€ bién thuc pham (3,13). Ngudi tieu diing ngay cang
doi hoi nhiéu & thdc an, tir hinh thitc bén ngoai, dén chit luong thitc an va
mudn duoc thudng thitc nhiéu loai thiic dn vao bat ci ldc nao, miia nao va
bat ky & dau. Vi vay, dé ddp ting nhu cdu cua nguoi tiéu ding, trong qud
trinh ch€ bién thuc phdm khong thé thi€u cdc chét phu gia thuc pham nhu:

chat lam tang huong vi, chat bao quan, chat tao mau, chat tao ngot..v..v...

Han the truéc day dugc sir dung d€ bao quan mot s6 thuc phadm nhu

tom, cua, ca v.v...

Nam 1925 nhiéu nuéc trén thé gi6i da cdm st dung han the dé bao

quan thuc pham.

Nam 1951 Hoi Poéng Tiéu Chuin Thuc Phidm (Food Standard
Commitee - FSC) da cam triét dé st dung han the d€ bao quan thuc phadm
vi n6 c¢6 kha ning tich lu§ & tim, gan, phdi, da day, ruot, dic biét tap trung
nhi€u nhét & gan va ndo. Ngoai ra, qua thir nghiém, thay hién tugng teo tinh
hoan va gay vo sinh trén chuot thi nghiém. Hién nay Bo Y Té nudc ta cling
cam str dung han the trong ché bién va bao quan thuc pham (5,8,9,10).

Dé hap din ngudi tieu ding, truéc day ngudi ta st dung cdc mau tu
nhién dé ché€ bién thuc phdm nhu nuéc hang, gic, nghe, diép luc to,

cacao..v..v...Song cdc mau nay khong bén ving, dic biét, phdm mau tu



nhién chi c¢6 thé tng dung & qui mo gia dinh, con trong cong nghiép thuc
pham thi rat bi han ché (3,11,13), vi vdy phdm mau téng hop da dugc ra doi
vao nhitng niam 1850. Theo T6 Chitc Y T& Thé Gidi (World Health
Organization- WHO) thi c6 khoang 200 loai phdm mau téng hop dugc sir
dung tai nhi€u nuéc trén thé giéi va ngudi ta da phat hién thdy mot danh
sach dai cac pham mau c6 kha nang gay ung thu nhu Rhodamin B (mau do)
Auramin (mau vang), xanh tripano, xanh malachit..v..v..Tai nhi€u nudc
khong cho phép st dung cac loai phdm mau kiém tinh d4n xuét ctia than d4

va gan nhu toan b cac phadm mau téng hop tan trong dau (5,8,11,12).

Tai Ao va Philipin ngudi ta dda dung phdm vang bo cé tén Ia
Dimetylamin azobenzol (DAB) dé nhuém gao va md&, & nhitng nudc nay
nguoi ta thay hién tuong ting trudng hop ung thu tién phat va xo gan. Qua
thuc nghiém, chat nay da duoc ching minh 1a gay ung thu trén stc vat thi

nghiém nén da bi cadm su dung(2,3,11,12).

O Viét Nam trong nhiéu nam qua, viéc sit dung céc chat phu
gia trong ché bién thuc phdm c6 nhiéu diéu bic xdc. D€ hiap din ngudi tiéu
dung va chay theo loi nhuan, nhiéu nha san xuét da tuy tién cho vao san
phdm ctia minh mot s6 chat phu gia da bi cdm st dung nhu : phdm mAu
kiém tinh, cyclamat, han the v...v...(2,4,5,7,8,11,17). Ngoai ra cdon ¢4 mot
s0 nguoi do thi€u hi€u biét nén da vo tinh cho vao san pham ctia minh
nhiing chat phu gia doc trén va da gay doc hai cho nguoi st dung.

Theo két qua diéu tra cia Vién Dinh Dudng nam 1998 cho thay:

- Tai Ha Noi ¢c6 102/235 méau thuc pham ( 43,4%) st dung pham
mau kiém dé ché bién thuc pham.

- Tai Hai Phong, 84/213 mau thuc pham ( 39,3%) st dung phAm mau
ngoai danh muc cho phép cua Bo Y T¢€.

K&t qua phan tich cua khoa Hoa-VSATTP-Vién Dinh Dudng nam
2001 tai Ha Noi cho thay:



- 31/65 mau thuc pham ( 48%) st dung pham mAu kiém dé ché bién.

Trong d6 ¢6 14/14 mau cha nhuộm phdm mau kiộm.

- 175/186 mau thuc pham (94%) c6 sit dung han the dé
ché bién, dic biét cac loai thuc phdm nhu gio, chd, banh xu xé,

banh gio da st dung han the véi ham luong va ty 1€ 16n.

Theo két qua méi nhat tir dé tai cap nha nudc KC10.05 (2001-
2005) (17) cho thay:

- Viéc st dung han the trong gio, cha tai Ha Noi 1a 45/50
mau chiém 94% va Tp H6 Chi Minh 1a 41/50 mau chiém 82%.

- Viéc str dung phdm mau ngoai danh muc cho phép trong
cha va thit quay tai Ha Noi c¢6 45/50 mau chiém 90%. Tai Tp Ho
Chi Minh c6 28/50 méiu chiém 56%. Diéu dic biét & day pham
mau diung dé ché bién lai 1a phdm mau kiém tinh, day 12 loai
phdm mau doc, c6 kha ning gay ung thu trén sic vat thi nghiém,

loai phdm nay nudc ta va nhiéu nudc trén thé gidi da cam sir dung.

Qua nhiing két qua trén cho thdy viéc kiém tra, gidm
sdt cdc moi nguy co gay 6 nhiém thuc pham can phai ki€ém tra, giam
sat thudng xuyén dé cung cdp thong tin cho cdc co quan chic niang
c6 bién phap ngin chin dé bao vé stic khoé cho cong dong, dic biét

trộÂ em la doi tugng rat nhay cam vội cac chat doc hai.

II. MUC TIEU CUA PE TAI

1. Khao sat thuc trang tinh hinh sit dung han the trong mot
s0 thitc an truyén thong tai 5 cho ctia 5 quan noi thanh Ha Noi nam
2004.



2.  Khdo sét thuc trang tinh hinh st dung phdm mau trong
mot s6 thic an truyén thong tai 5 cho cua 5 quan néi thanh Ha Noi

nam 2004.
I11. POI TUONG VA PHUONG PHAP NGHIEN CUU
1. Thoi gian nghién ciru

Day 1a mot nghién citu cit ngang, dugc trién khai tai dia ban Tp Ha
Noi tir thang 8 nam 2004 dén thang 12 nam 2004.

2. Dia diém nghién ciru

Tién hanh béc tham ngau nhién 1ay 5 chg trong 9 cho trung tdm clia
9 quan noi thanh Ha Noi, 1a noi ¢6 mic tiộu thu 16n cộc san pham c6 nguy

co sut dung phdm mau va han the.
3. Doi tuong nghién ciu :

Do han chộ vÂộ mat kinh phi nén nghiộn ctu chi dugc thuc hiộn vội s6

lugng mau nhu sau :

Thitc phdm c6 nguy co sit dung han the
- Gio cac loai: 30 mau
- Cha cac loai: 30 mau
- Banhgio : 30 mau

Thuc phdm c6 sit dung phdm mau
- Cha c6 nhudom mau : 30 mau
- Thit quay ¢6 nhuộm mau( ngan quay va chim quay): 30 mau

Phuong phdp 14y miu : Mau dugc 1ay 1a nhitng san pham c6 nguy co
stt dung han the va phdim mau dộ chộ biộn. M6i miu 14y 3 don vi vội trong
luong t6i thi€u 1a 0.5 kg . Mau 14y vé duoc sur 1y, phan tich ngay trong ngay

hoac bao quan dong lanh.



- V6i mau phan tich han the dugc nghién nho, dong hod mau sau dé

phan tich theo tai liéu cia AOAC(16).

- V6i mau phan tich phdm mau, tich toan bo phan c6 mau va ting

mau riéng ré roi phan tich theo tai liéu cia FAO(15).
D3 tién hanh phan tich tong s6 150 miu thuc pham goém:

- 90 miu thuc phdm c6 nguy co sit dung han the dé ché bién, bao
quan goém : gio, cha va banh gio (30 mau/ ching loai), méi cho 1ay 6 mau/

chung loai.

- 60 mau thuc pham c6 sir dung phdm mau dé€ ché bién gém : thit
quay(ngan quay. chim quay) va cha (30 mau/chungloai) méi cho 14y 6

mau/chung loai.
4. Phuong phap phan tich
4.1 Chi tiéu han the:

- Tién hanh ban dinh luong han the theo phuong phap cua
AOAC(16).

T6m tat qui trinh sur 1y mau:

Mau duoc cat nho bang dao inox sau dé nghién nhd trong coi si
(hodc bang mdy xay). Cho vao binh nén cé dung tich 250 ml 25 g mau -
Thém 50 ml nuéc cit dé dong nhat mau - Thém 1,7 ml HCL - Kiém tra
bing gidy qui xanh (gidy qui phai chuyén sang mau do) - Dun trén céch
thuy soi 30 phit - D€ ling hoic ly tam - Chét 14y phan dich trong dé phan
tich - Nhing dai gidy nghé vao phan dich thir cho thaim déu - Lay gidy ra
dé kho tu nhién réi doc két qua sau 1 gid nhung khong qua 2 gio, déng thoi
so sanh v6i thang chudn véi cac nong do khdc nhau. Tién hanh dong thoi

mot miu tring dé€ so sdnh( thay 25 g méu thuc pham béng 25 ml nudc cat).

Danh gia két qua:



Néu c6 sir dung han the trong miu thuc pham dé ché bién thi san
pham khong dat tiéu chuén ( theo quyét dinh s6 3742/2001/QD-BYT. Quy
dinh danh muc c4c chat phu gia duoc phép dung trong thuc pham) (5,8).

4.2 Chi tiéu phdm mau:

- Tién hanh dinh tinh phdam mau theo phuwong phap cla
FAO (15).

TOm tat qui trinh st 1y mau :

Mau sau khi dugc chiét tdich mau ra khoi thuc phadm theo qui trinh
riéng cla timg loai san phidm, sau d6 dugc nhuom len & moi trudng acid
acetic - Chiét mau tir len ra bang dung dich amoniac - Dinh tinh phdm mau
chiét dugc biang phuong phdp sic ky trén gidy c6 so sanh v6i phdm mau
chuộn trong danh muc cho phép ciia Bo Y TÂ.

Panh gia két qua:

Néu sir dung phadm mau khong nim trong danh muc cho phép ctia Bo
Y Té& dé ché bién thuc pham (theo quyét dinh s6 3742/2001/QD-BYT) thi
san pham khong dat tiéu chun (5,8).



IV. KET QUA NGHIEN CUU VA BAN LUAN
1. Tinh hinh sit dung han the

Qua két qua phan tich 90 mau gio, cha va banh gio tai cidc chg Thanh
Xuan, Kim Lién, Chau Long cho thay: 69/90 mau (77%) c6 stt dung han the dé

ché& bién trong do:
- 11/30 mau banh gid(36.6%) c6 str dung han the dé ché bién.
- 29/30 mau gid(96.7%) c6 stt dung han the dé ché bién.
- 29/30 mau cha (96.7%) c6 sut dung han the dé ché bién.

Viéc su dung han the trong gio va cha rit cao chi€ém téi 96.7%, banh
gio 1a 36.6%. Ham lugng han the trong cac mau dao dong tir 0,04 dén 3,1
mg/100g, so vGi két qua dé tai KC.10.05 1a 0.06 dén 6.17 mg/100g. Qua két
qua trén cho thay lugng han the dung ché bién cé thip hon so véi KC.10.05

Qua két qua trén cho thidy nguodi san xuit tai Ha Noi van c6 théi
quen st dung han the trong ché€ bién mot so thiic an truyén thong nhu gio,
cha, banh gio, ho chua chap hanh qui dinh cia Bo Y T€, vi 1oi nhuan ho da
stt dung cdc chat doc hai dé ché bién thuc pham. Diéu nay doi hoi nghanh y
t€ can két hop véi cac nghanh chic nang, tang cudong cong tac thong tin
tuyén truyén trén cac phuong tién dai chiing nhu dai, bdo, truyén hinh nham
gidp cho nguoi san xuét tu giac khong st dung cac chat doc hai trong ché
bién thuc pham, déng thoi két hop vdi viec gido duc, kiém tra, gidm sét

thuong xuyén, st Iy nghiém minh véi cac ho kinh doanh c6 tinh vi pham.

Bang 1 : Két qud phdn tich han the trong gio, chd va bdanh gio tai thi
truong Ha Noi nam 2004.

TT Tén mau | S6 mau phan tich | S6 mau cé st | % mau co su

dung han the dung han the

1 Gi0 30 29 96.7

2 Cha 30 29 96.7




Bénh gio

30

11

36.6

Bang 1 cho thdy tinh hinh st dung han the trong gio, cha van rit cao

Bang 2:

gio, chd va bdanh gio

Theo doi ham luong han the da sir dung trong ché bién

Tén mau dé tai KC.10.05 Giam st 2004 P ¥y nghia
(2001-2005)

Gio X,=2.88+23 X, =0.77 +0.86 <0.05 +

Cha X,=123+1.54 X,,=0.39 £0.36 <0.05 +

Binh gio | X, =0.09 £0.14 X,=0.11+0.22 >0.05 _

Bang 2 cho thay c6 su khiac nhau vé€ ham luong han the da sir dung

trong ché bién gid va cha cua dé tai KC.10.05 va giam séat 2004.

Ghi chu:

+ : ¢c6 y nghia

- : khong c6 y nghia

X=X trung binh

10




Bi€u dé6 1: Ty Ié % s6'mdu diing han the trong ché bién gio, chd va banh

Biéu d6 1 cho thay:

gio tai thi truong Ha Noi nam 2004(n=30).

96.7 96.7
100
80 -
60 -
40 -
20+
0-
Gio Cha Banh gio
- Viéc str dung han the trong cdc san phadm gio, cha vén rit cao
96.7%

- Bénh gio 1a san phdm ma tré em v ngudi gia, 6m hay su dung

thi ty 1& van cao 36.6%.

Bang 3 : So sdnh tinh hinh sit dung han the cia gidm sdt nam 2004

voi mot O tinh thanh
Ty 1é (%) mau thuc pham c6 st dung han the
TT | Loai thuc bé tai Ha Noi Tp.HCM Tai hoi thao khoa hoc vé han the ngay
phiam 2004 (KC.10.05) | (KC.10.05) 20/06/2001
Ha Noi Hai TP Pa Nang
2001 Phong HoChiMinh

1 | Banh gio 36.6 20 48 100 0 45,4

2 | Cha 96.7 92 72 91 83,6 91

3 | Gio 96.7 96 92 92 90

Bang 3 cho thay:

11




- Ty lé st dung han the trong cdc mau gio, cha cta dé tai 2004
cling nhu s6 liéu ctia dé tai KC.10.05 va s6 liéu clia cdc tinh tai hoi thao
khoa hoc vé han the t6 chitc ngay 20/06/01 cho thay déu rat cao(>90%),

diéu d6 ching to6 chua c6 su chuyén bién.
- Ty Ié st dung han the trong banh gio van & mic cao 36.6%.
2. Tinh hinh str dung ph4m mau

Qua diéu tra quan sat cdc quiy hang ban cha va thit quay tai 5 cho:
Thanh Xuan, Kim Lién, Chg Hom, Chau Long Chg Hom va Chg Budi cho
thay:

+ Hau hét cdc san phdm la chim quay va ngan quay déu nhudm
mau, cdn san pham thit lon quay khong nhuém mau. Vi vay dé dat dugc
muc tiéu cta d€ tai da dé ra nén ching to6i chon mau cht yéu la ngan quay

va chim quay 1a san phdm c6 sur dung phdm mau dé ché bién.

+ Hau hét cac quay ban cha déu ban ca 2 loai cha nhuém mau va cha
khong nhuoém mau. Diéu nay so véi nhitng diéu tra trudc day thay su khéc
biột 1a trudc day 100% ho kinh doanh chi ban cha ¢6 nhuộm mau. VGi muc

tiu dat ra ciia ciia dộ tai nén ching to6i chon san phdm cha c6 nhuộm mau.

Qua phan tich 60 mau gom cha va thit quay ¢6 nhuộm mau thi

50/60 mau(83%) sit dung phadm mau ngoai danh muc cho phép trong do:

- Ca 30 mau cha déu nhuéom mau. Trong d6 c6 29/30 mau
(96.7%) da sit dung pham mau ngoai danh muc cho phép dé ché bién.
Con 1 méu cha da sir dung pham Sunsetyellow 12 ph4m mau nam trong

danh muc cho phép(xem phan phu luc).

- Ca 30 miu chim quay va ngan quay déu nhuém mau. Trong
do6 ¢6 21/30 mau(70%) da stt dung phadm mau kiém dé ché bién. Con 4
miu di si dung phidm Sunsetyellow va 5 miu st dung phdm mau tu

nhién 12 phdm mau trong danh muc cho phép(xem phan phu luc).

12



Diéu dang chi y & day la: nhitng miu dung phdm mau ngoai danh

muc cho phép lai 1a pham kiém tinh, day la loai phdm mau doc, c6 kha

niang gay ung thu trén suc vat thi nghiém, nuGc ta va nhi€u nudc trén thé

gi6i da cam str dung.

Bang 4: Két qud phan tich phdm mdu trong chd va thit quay tai Ha

Noi nam 2004.

TT | Tén mau So mau | S6 mau sir dung pham mau % mau
phan tich | ngoai danh muc cho phép khong dat

1 Cha cac loai 30 29 96.7

2 | Thit quay 30 21 70

Két qua bang 4 cho thdy ty 1¢ sir dung phdm mau ngoai danh muc

van rat cao, di€u nay doi hoi nganh y t€ va cdc ban nganh cÂ6 liộn quan tội

cong tic VSATTP, can phai quan tam hon tGi viéc cai thién tinh trang bao

dong vé viéc st dung phdm mau trong san xuét, ché bién thuc phdm. Cin

thudong xuyén thong tin tuyén truyén, gido duc trén cdc phuong tién dai

ching vé su nguy hai ctia viéc st dung pham mau doc trong ché bién thuc

pham, dong thoi ting cudng cac hoat dong thanh kiém tra.
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Biéu do 2: Ty 1é¢ % s6 mdu thit quay vd chd sit dung phdm mau ngoai danh

muc cho phép(n=30).

96.7
100+

70
80+

60

40-

20+

Cha cac loai Thit quay

Bang5: So sdnh tinh hinh sut dung phdm mau ciia dé tai voi két qud

2001va dé tai KC.10.05.
TT | Loai thuc % mau khong dat
phim | Gidmsat2004 | Ha Noi Tp.HCM Ha Noi 2001
(KC.10.05) (KC.10.05)
1| Thit quay 70 92 96 100
2 Cha 96.7 88 16 100

Bang 5 cho thdy ty 1¢ sir dung phdm mau kiém vén rat 16n so v6i két
qua khao sat 2001 va dé tai KC.10.05. Nhiing két qua trén 1a diéu dang bdo
dong, mac du trong nhitng nam gin day viéc thong tin, tuyén truyén ciling
nhu kiém tra, gidm sit c6 duoc ting cudng nhung qua két qua van chua thay

su chuyén bién.
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Két luan

1. Ty I¢ stt dung han the dé ché bién thuc pham cdn cao:

29/30 mau gio (96.7%). 29/30 mau cha (96.7%) va 11/30 mau banh
gid(36.6%) c6 st dung han the dé ché bién. Ham luong han the cho vao san
pham da giam 50% so véi nhitng diéu tra truéc day.

2. Ty 1¢ stt dung pham mau khong dugc phép con cao:

29/30 mau cha (96.7%). 21/30 miu thit quay(70%) sit dung phdm
mau kiém tinh dé ché bién.

Khuyén nghi

1. Tang cudng kiém tra, gidm sit cdc co sO san xudt, ché bién thuc
pham. C6 bién phép sir 1y thich dang d6i véi nhitng trudng hop cd tinh vi
pham.

2. T6 chic, xay dung nhiéu di€ém ban cdc chat phu gia trong danh
muc cho phép dé cung cap cho ngudi san xuat cling nhu ngudi tiéu diing ¢

dugc cac chat phu gia an toan.

BAN GIAM DOC DUYET PON Vi CHU QUAN CHU NHIEM DE
TAI
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KET QUA PHAN TICH HAN THE TRONG MOT SO THUC AN

TRUYEN THONG TAI HA NOI NAM 2004

TT Loai thuc pham Nguon goc mg/100g
1 Gio lua Chg Thanh Xuan Bic 0.92
2 Gio lua Chg Thanh Xuan Bic 0.24
3 Gio0 lua Chg Thanh Xuan Bic 3.10
4 Gio bo Cho Thanh Xuéan Béc 0.61
5 Gio bo Cho Thanh Xuéan Béc 3.10
6 Gio bo Cho Thanh Xuéan Béc 0.61
7 Gio lua Cho Kim Lién 3.10
8 Gio lua Cho Kim Lién 0.61
9 Gio lua Cho Kim Lién 0.00
10 Gio bo Cho Kim Lién 1.20
11 Gio bo Cho Kim Lién 0.92
12 Gio bo Cho Kim Lién 1.20
13 | Gio bo Cho Chau Long 0.30
14 | Gio bo Cho Chau Long 0.20
15 | Gio bo Cho Chau Long 0.05
16 | Gio lua Cho Chau Long 0.20
17 | Gid lua Cho Chau Long 0.15
18 | Gio lua Cho Chau Long 0.04
19 Gio bo Cho Budi 0.61

20 Gio bo Cho Budi 0.31
21 Gio bo Cho Budi 0.92
22 Gio bo Cho Budi 0.61
23 Gio lua Cho Budi 0.92
24 Gio lua Cho Budi 0.37
25 | Giolua Chg Hom 0.00
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26 | Gio lua Chg Hom 0.30

27 Gio lua Chg Hom 0.92

28 Gi0 bo Chg Hom 0.24

29 Gio bo Chg Hom 0.24

30 | Gio bo Chg Hom 1.20

31 Cha lon Chg Thanh Xuéan Bic 0.61
32 | Cha qué Chg Thanh Xuan Béic 0.24
33 | Cha qué Chg Thanh Xuan Béic 0.61
34 | Cha qué Chg Thanh Xuan Béic 1.20
35 Cha qué Chg Thanh Xuan Béic 1.20
36 | Chaqué Chg Thanh Xuan Béic 0.61
37 | Cha qué Chg Kim Lién 0.00
38 Cha qué Chg Kim Lién 0.15
39 | Chalon Cho Kim Lién 0.20
40 Cha thiala Chg Kim Lién 0.10
41 Cha com Cho Kim Lién 0.10
42 Cha lon Cho Kim Lién 0.10
43 | Cha lon Cho Chau Long 0.20
44 Cha lgn Cho Chau Long 0.15
45 Cha lgn Cho Chau Long 0.15
46 Cha lgn Cho Chau Long 0.20
47 | Chaqué Chg Chau Long 0.04
48 | Cha qué Cho Chau Long 0.04
49 | Cha lon Cho Buoi 0.24
50 | Cha qué Chg Budi 0.24
51 | Chalon Cho Budi 0.92
52 | Chalon Cho Budi 0.92
53 | Chalon Cho Buoi 0.24
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54 | Chalogn Chg Buoi 0.61
55 | Chacom Chg Hom 0.18
56 | Chaqué Chg Hom 0.24
57 | Cha qué Chg Hom 0.24
58 | Chaqué Chg Hom 1.20
59 | Cha muc Cho Hom 0.24
60 | Chacom Chg Hom 0.61
61 | Banh gio Cho Thanh Xuéan Bac 0.00
62 | Banh gio Chg Thanh Xuan Béic 0.00
63 | Banh gio Cho Thanh Xuén Bac 0.00
64 | Banh gio Chg Thanh Xuan Béic 0.00
65 | Banh gio Cho Thanh Xuén Bac 0.00
66 | Banh gio Cho Thanh Xuéan Bac 0.00
67 | Banh gio Chg Kim Lién 0.62
68 | Banh gio Cho Kim Lién 0.00
69 | Banh gio Chg Kim Lién 0.61
70 | Banh gio Chg Kim Lién 0.00
71 | Banh gio Chg Kim Lién 0.00
72 | Banh gio Chg Kim Lién 0.00
73 | Banh gio Cho Chau Long 0.04
74 | Banh gio Cho Chau Long 0.00
75 | Banh gio Cho Chau Long 0.01
76 | Banh gio Cho Chau Long 0.20
77 | Banh gio Chg Chau Long 0.20
78 | Banh gio Chg Chau Long 0.30
79 | Banh gio Chg Buoi 0.06
80 | Banh gio Chg Budi 0.00
81 | Banh gio Chg Buoi 0.00
82 | Banh gio Cho Buoi 0.92
83 | Banh gio Cho Budi 0.12
84 | Banh gio Cho Budi 0.30
85 | Banh gio Chg Hom 0.00
86 | Banh gio Cho Hom 0.00
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87 | Banh gio Chg Hom 0.00

88 | Banh gio Chg Hom 0.00

89 Banh gio Cho Hom 0.00

90 | Banh gio Chg Hom 0.00

KET QUA PHAN TICH PHAM MAU TRONG MOT SO THUC AN
TRUYEN THONG TAI HA NOI NAM 2004

TT Loai thuc ph4m | Nguon géc Két qua (mg/1000g)
1. | Chalon Cho Thanh Xuéan Béc Ph4dm kiém
2. | Cha qué Chg Thanh Xuéan Bic Phim kiém
3. | Cha qué Chg Thanh Xuéan Bic Phém kiém
4. | Cha qué Chg Thanh Xuan Bic Ph4m kiém
5. | Cha qué Chg Thanh Xuan Bic Ph4m kiém
6. | Cha qué Chg Thanh Xuan Bic Ph4m kiém
7. | Cha qué Cho Chau Long Phim kiém
8. | Cha qué Cho Chau Long Phim kiém
9. | Chalon Chg Chau Long Phiam kiém
10.| Cha lon Chg Chau Long Phim kiém
11.| Chalon Chg Chau Long Phim kiém
12.| Chalon Chg Chau Long Phim kiém
13.| Cha qué Chg Kim Lién Phém kiém
14.| Cha qué Chg Kim Lién Phém kiém
15.] Cha lon Cho Kim Lien Pham kiém
16.| Cha thi la Cho Kim Lién Pham kiém
17.| Cha c6m Cho Kim Lién Pham kiém
18.| Cha com Cho Kim Lién Ph4am kiém
19.] Cha lon Cho Buoi Pham kiem
20.| Cha lon Cho Buoi Pham kiém
21.| Ché lon Cho Buoi Pham kiém
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22.] Cha lon Cho Budi Pham kiém
23.| Cha lon Cho Budi Pham kiém
24.| Cha qué Chg Budi Pham kiém
25.| Cha muc Cho Hom Ph4am kiém
26.| Cha qué Cho Hom 110

27.| Cha qué Chg Hom Phém kiém
28.| Cha c6m Cho Hom Ph4dm kiém
29.| Cha qué Chg Hom Phém kiém
30.| Cha c6m Cho Hom Ph4m kiém
31.| Thit nuéng Chg Thanh Xuan Bac Mau tu nhién
32.| Chim cit quay Chg Thanh Xuan Bic Ph4m kiém
33.| Ngan quay Chg Thanh Xuan Bic Ph4m kiém
34.| Thit lon quay Chg Thanh Xuan Bic Mau tu nhién
35.| Thit xiu Cho Thanh Xuén Béc 110

36.| Ngan quay Chg Thanh Xuan Bic Phiam kiém
37.| Ngan quay Chog Chau Long Pham kiém
38.| Chim cut quay Chg Chau Long Pham kiém
39.| Thit lgn quay Chg Chau Long Pham kiém
40.| Ngan quay Chog Chau Long Pham kiém
41.| Ngan quay Chog Chau Long Pham kiém
42. Ngan quay Chog Chau Long Pham kiém
43.] Thit xiu Cho Kim Lien Mau t nhien
44.| Ngan quay Cho Kim Lién Phém kiém
45.| Ngan quay Cho Kim Lién Phim kiém
46.| Chim ciit quay Cho Kim Lién Phém kiém
47.| Thit lgn quay Cho Kim Lién Mau tu nhién
48.| Thit lon quay Cho Kim Lién Mau tu nhién
49.| Chim quay Chg Budi Ph4m kiém
50.| Chim quay Chog Buoi Ph4m kiém
51.| Chim quay Chog Buoi Ph4m kiém
52.| Ngan quay Cho Budi Phim kiém
53.| Ngan quay Cho Budi Phim kiém
54.| Ngan quay Cho Budi Phim kiém
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55.| Chim quay Chg Hom Phém kiém
56.| Chim quay Chg Hom Pham kiém
57.| Chim quay Cho Hom 110
58.| Chim quay Cho Hom 110
59.| Ngan quay Cho Hom 110
60. | Thit xfu Cho Hom Ph4am kiém
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